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THUYẾT MINH

1.  Các căn cứ pháp lý:  

- Quyết định số 933/QĐ-BXD ngày 27/10/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề cương dự án sự 

nghiệp kinh tế TKĐH năm 2011 “Nhà ở và công trình công 

cộng thuộc vùng thiên tai, khu tái định cư tại miền Trung và 

Tây Nam bộ” 

- Quyết định số 535/QĐ-BXD  ngày 08/06/2012 về việc phê 

duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ thiết kế tập mẫu nhà ở 

vùng thiên tai thuộc dự án TKĐH năm 2011 

- Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt 

khu vực miền Trung 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 - Phê duyệt 

chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 17/10/2016 về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành 

ngày 18/06/2014 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 

25/11/2014 

2. Tài liệu và Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm: 

2.1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy 

hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 : 2009/BXD về số 

liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm 

theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ 

Xây dựng; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 

nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức 

khoẻ. 

- QCVN 06: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn cháy cho nhà và công trình; 

- QCVN 09:2017/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các 

công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 

- QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

- QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện trong nhà ở và công 

trình công cộng 

- QCVN 22:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng 

– mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 

2010, ban hành theo quyết định số 47/1999QĐ-BXD ngày 21 

tháng 12 năm 1999 của Bộ Xây Dựng. 
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- QCVN14:2008/BTNMT , Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

- Và các QCVN có liên quan 

2.2.  Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia, tài liệu kỹ thuật 

chủ yếu liên quan đến thiết kế Nhà ở vùng thiên tai do 

chủ đầu tư quyết định áp dụng bao gồm: 

a. Thiết kế kiến trúc: 

- TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kề, tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng 

- Phần 1: Thuật ngữ chung; 

- TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các 

bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây 

dựng. 

b. Thiết kế kết cấu: 

- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- TCVN 9386-1:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với 

kết cấu nhà. 

- TCVN 9386-2:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 2: Nền móng, tường chắn và cách vấn đề địa kỹ thuật. 

- TCVN 1651-1-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép 

thanh tròn trơn. 

- TCVN 1651-2-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép 

thanh vằn. 

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 

- TCVN: 6477:2011 - Gạch bê tông 

- TCVN 9362: 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công 

trình 

- TCVN 9359: 2012 - Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi 

công 

- TCVN 4605:1988 - Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – 

Tiêu chuẩn thiết kế 

c. Kỹ thuật công trình 

* Cấp điện: 

- TCVN7114-1:2008 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam- Chiếu 

sáng nơi làm việc. 

- TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 7447:2012- Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 

- TCVN 9385:2012- Chống sét cho công trình xây dựng, 

hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

- TCVN  4756:89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các 

thiết bị điện”. 

* Cấp thoát nước: 
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- Cấp nước bên trong, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988. 

- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN- 33:2006. 

- Thoát nước bên trong,  Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 4474 

:1987. 

- Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN 9757: 2008. 

- Xử lý nước thải – Nhà xuất bản Xây dựng 1996. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ của  PGS TS. 

Trần Đức Hạ , NXB Khoa học kỹ thuật. Xuất bản tháng 11 

năm 2006. 

* Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi 

ấm. Tiêu chuẩn thiết kế 

* Phòng cháy, chữa cháy:  

- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công 

trình - Yêu cầu thiết kế 

- TCVN 3890:2009:  Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

d. Phòng chống mối: 

- TCVN 7958 : 2008, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng 

chống mối cho công trình xây dựng mới 

e. Công tác hoàn thiện: 

- TCVN 5674, Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi 

công nghiệm thu 

* Ghi chú: Trường hợp các TC,QC nêu trên được soát xét 

sửa đổi, thay thế, thì áp dụng phiên bản mới nhất3. Phạm vi 

và điều kiện áp dụng của thiết kế điển hình 

3. Phạm vi và điều kiện áp dụng của thiết kế điển hình 

a. Phạm vi nghiên cứu  

Khu vực  4: Vùng ngập sâu là Đồng tháp mười và vùng tứ 

giác Long xuyên: độ ngập sâu từ 1,5 -3 m các huyện thuộc 

tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cần Thơ. 

Khu vực 5: Vùng ngập nông và ít ngập (phía Nam các tỉnh 

Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang và An Giang). 

Vùng ngập nông do thủy triều và úng do mưa lớn<1m phân bố 

ở hạ lưu sông Tiền và sông Hậu gồm một số huyện thuộc Đồng 

Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Bạc liêu, Cà Mau, Hậu 

Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng,Trà Vinh.  

b. Đối tượng nghiên cứu:  

+ Nhà ở thuần nông 

+ Nhà ở kết hợp cửa hàng buôn bán - dịch vụ nhỏ 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại, sản xuất phụ. 

+ Nhà vườn 

c. Điều kiện áp dụng: 

+ Hướng dẫn, gợi ý cho người sử dụng trên cơ sở lựa chọn 

mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên, đáp 

ứng yêu cầu phòng chống, giảm thiểu tác hai của thiên tai. 

Tùy theo địa hình cụ thể (đất bằng, đất dốc kiểu sườn đồi, đất 
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ngập lũ nông sâu,…) và điều kiện kinh tế, người sử dụng có 

thể lựa chọn mẫu thích hợp. 

+ Giúp các chủ đầu tư thực hiện dự án tái định cư, quy 

hoạch các điểm dân cư mới tại các vùng thiên tại tại Miền 

Tây Nam Bộ. 

4. Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình 

4.1. Phương pháp nghiên cứu: 

- Lựa chọn phương pháp điển hình hóa bộ phận mặt bằng 

các không gian cơ bản (không gian ngủ, sinh hoạt, phục vụ, 

giao thông…) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng, đồng thời tạo 

khả năng vận dụng linh hoạt phù hợp với từng gia đình.  

- Phương pháp nghiên cứu được dựa trên các nghiên cứu từ 

đối tượng sử dụng, cách tổ chức cũng như mối quan hệ, ảnh 

hưởng giữa các không gian chức năng của công trình. Trên 

cơ sở đó đề xuất được cách thức tổ hợp, lắp ghép thành công 

trình hoàn chỉnh. 

4.2. Phần NCCB: 

Dựa trên kết quả khảo sát về đặc điểm thiên tai, đặc điểm 

kiến trúc nhà ở trong khu vực, tập TKĐH đưa ra sơ đồ dây 

chuyền công năng, các giải pháp xây dựng nhà ở vùng thiên 

tai bao gồm các giải pháp quy hoạch, giải pháp kiến trúc, 

giải pháp thiết kế bộ phận, liên kết, gia cường… phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán sinh sống, đặc biệt đáp 

ứng được nhu cầu phòng chống thiên tai. 

Đề xuất loại nhà sàn bám theo kênh rạch và các trục 

đường chính trong vùng ngập lũ, cao 1-3m có chức năng 

chống mưa lũ, chân cột BTCT. Sử dụng giải pháp tôn nền 

cục bộ kết hợp sàn gác khi có lũ hoặc tôn nền toàn bộ cao 

hơn mực nước lũ. 

+ Các không gian bao gồm: khu ở, sinh hoạt chính, sân 

phơi (chế biến sản phẩm), kho chứa nông sản, chuồng trại gia 

súc, vườn rau, cây ăn quả, xưởng chế biến nhỏ, cửa hàng 

(nếu có), khu vực sản xuất phụ, khu nuôi trồng thủy sản (nếu 

có). 

+ Chú trọng đến vấn đề tích nước sạch trong mùa lũ, vật 

liệu sử dụng loại vật liệu bền vững như bê tông, gạch, đá.  

4.3. Các phương án thiết kế điển hình 

Tập TKĐH đưa ra 24 phương án thiết kế minh hoạ cho 4 

loại nhà 

+ Nhà ở thuần nông: 07 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp cửa hang buôn bán - dịch vụ nhỏ: 05 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại: 06 mẫu 

+ Nhà vườn: 06 mẫu   

4.4. Các giải pháp thiết kế kiến trúc-quy hoạch: 

4.4.1.Giải pháp quy hoạch: 

- Không được xây dựng điểm dân cư trong hành lang và khu 

vực cấm xây dựng như quy định trong QCVN 01:2021/BXD. 

- Khu đất xây dựng phải đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch 

được lấy theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. 
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- Hình thành các điểm dân cư tập trung hoặc các tuyến dân cư 

bằng cách tôn nền theo cụm. Việc đắp bờ bao các khu dân cư 

phải thực hiện theo quy định của Bộ NN&PTNT để tránh làm 

dâng cao mực nước được kiểm soát và đảm bảo thoát nước 

nhanh.  

- Tận dụng mức cao nhất của địa hình tự nhiên để tiến hành 

xây dựng và tính toán triều cường lớn hơn đỉnh triều lớn nhất. 

- Nhà ở nên bám theo sông, kênh, rạch, đường giao thông 

chính. Hướng thuận lợi là hướng quay ra kênh rạch và 

đường giao thông, đảm bảo sự liên kết với các nhà trong 

xóm. Bố trí các bến thuyền vào nhà thuận lợi, không cản trở 

giao thông trên kênh rạch. 

4.4.2.Giải pháp kiến trúc: 

Ngoài các yêu cầu chung đối với nhà ở thông thường, ở 

khu vực thiên tai có các yêu cầu đặc thù sau: 

- Nhà ở được thiết kế đảm bảo an toàn với lũ,  độ cao của sàn 

nhà được xác định theo mực nước cao nhất trong năm của 

mùa nước nổi. 

- Khuyến khích xây dựng nhà ở trên nền đất đắp khu dân cư 

vượt lũ. Ngoài ra còn có hình thức nhà sàn trống tầng 1, nhà 

nổi, nhà lõi cứng, trụ vững… 

- Thiết kế các khu vực đặt bể chứa nước, chỗ trú ẩn khi có lũ 

dài ngày.  

4.4.3.Giải pháp kết cấu: 

- Kết cấu chịu lực: Khung BTCT liền khối (cột, dầm sàn), 

khung thép, tấm 3D panen nhẹ tiền chế, … 

- Kết cấu bao che: Tấm tường nhẹ 3 lớp, tấm tường 3D, tấm 

tường bằng sỏi nhẹ, xây gạch (đặc, rỗng, không nung…)… 

- Sàn: sử dụng tấm sàn BTCT lắp ghép, sàn BTCT đổ tại chỗ 

- Mái: mái BTCT, mái lợp tôn, ngói, xà gồ, vì kèo thép kết 

hợp tường thu hồi. 

- Sử dụng hệ kết cấu nhẹ, dễ tháo lắp, di chuyển khi có lũ 

- Kết cấu nhà có thể dùng hệ khung thép, giàn thép có độ ổn 

định cao, mái lợp vật liệu nhẹ hoặc vật liệu địa phương 

4.4.4.Giải pháp vật liệu: 

- Áp dụng công nghệ và giải pháp xây dựng tiên tiến, thích 

hợp với điều kiện thi công và kỹ năng xây dựng truyền thống 

tại từng địa phương. Kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống với 

vật liệu hiên đại, ưu tiên sử dụng vật liệu sinh thái thích bảo 

vệ môi trường. 

- Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương, tuy nhiên phải đề 

cao tính bền vững, đặc biệt chịu tác động của gió bão lớn, và 

ngâm nước dài ngày. 

- Thực hiện các chủ trương của Bộ Xây Dựng về phát triển vật 

liệu xây dựng cho nông thôn, hạn chế sử dụng gỗ trong xây 

dựng. 

- Sử dụng kết cấu nhà khung sườn kết cấu bằng thép nhẹ. Kết 

cấu bao che tấm tường nhẹ 3 lớp (tôn+lớp cách âm nhiệt+lớp 

MDF)…  
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- Cửa đi, cửa sổ dễ dàng thay đổi, tháo rời di chuyển như cửa 

nhựa, nhôm… 

4.4.5.Giải pháp kỹ thuật: 

a. Điện - chiếu sáng: 

- Thiết kế điện tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế 

- Tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Thiết kế chiếu sáng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9207:2012, TCVN 9206:2012 và TCVN 

7447:2012. 

- Khuyến khích tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như: 

khí biogas, năng lượng gió, năng lượng mặt trời để tạo nguồn 

năng lượng phục vụ cuộc sống. 

b. Cấp thoát nước - Vệ sinh môi trường: 

 Cấp nước: 

- Thiết kế theo TCXDVN 33-2006, Cấp nước - mạng lưới 

đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế. 

- Cần tận dụng các nguồn nước khác nhau: nước ngầm mạch 

nông, mạch sâu, nước mưa, nước mặt (sông, suối, giếng 

thấm). Đối với khu vực thiên tai yêu cầu phải có hệ thống 

tích nước trên cao, đề phòng trong mùa mưa lũ. 

 Thoát nước: 

- Thiết kế theo TCVN 7957-2008, Thoát nước - mạng lưới và 

công trình bên ngoài -Tiêu chuẩn thiết kế 

- Cần tận dụng các ao hồ, kênh rạch để thoát nước và làm 

sạch nước thải tự nhiên. 

- Tận dụng nước mưa thông qua hệ thống thu gom mái, nhằm 

tích nước cho mùa lũ và hạn hán trong khu vực. 

 Vệ sinh môi trường: 

- Các chất thải rắn cần phải có biện pháp thu gom, xử lý nhất 

là phân, rác, xác động thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường 

- Đối với các hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi, khuyến 

khích sử dụng bể khí sinh vật (biogas) trong khi ủ phân 

chuồng và thu khí metal làm khí đốt. 

4.4.6. Giải pháp thông gió: 

- Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên. Căn cứ vào các yếu tố 

địa hình, khí hậu từng vùng sinh thái để chọn hướng nhà thích 

hợp và tổ chức tốt thông gió tự nhiên cho công trình, bảo đảm 

che nắng chống nóng và cách nhiệt cho vỏ công trình. 

- Thiết kế hệ thống thông gió phải tuân theo các qui định trong 

tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 “Thông gió, điều tiết không khí - 

Tiêu chuẩn thiết kế”. 

4.4.7. Chỉ dẫn về điều kiện hợp khối: 

- Nhà ở vùng thiên tai được tổ hợp từ bộ phận cố định bao 

gồm các không gian chức năng chính với bộ phận ghép là các 

không gian chức năng phụ, lắp ghép xung quanh, rời hoặc liền 

kề. 

4.5. Yêu cầu về khái toán và xác định các chỉ tiêu kỹ thuật: 

- Xác định khái toán cho từng phương án  theo các chỉ tiêu 

vật liệu chủ yếu (chú ý trong thiết kế điển hình không có giải 

pháp thiết kế móng). 
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- Trong quá trình lập khái toán chú ý đến các giải pháp phân 

kỳ xây dựng cho phù hợp với nguồn vốn của gia chủ hoặc 

chủ đầu tư, ưu tiên các nhu cầu cấp thiết nhất nhằm tiết kiệm 

kinh phí. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cần được nêu ra trong từng 

phương án thiết kế về các tiêu chí: 

Diện tích khu đất xây dựng 

Diện tích xây dựng 

Diện tích sử dụng 

Diện tích sàn 

Mật độ xây dựng 

Các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu: gạch, xi măng, sắt thép… 

5.  Hướng dẫn sử dụng thiết kế điển hình 

Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông 

qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Các giải pháp thiết kế chỉ 

mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. 

Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư 

lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện 

kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc. 

 Phục vụ công tác quản lý: 

Người quản lý sử dụng hồ sơ thiết kế điển hình nhà vùng 

thiên tai tại Miền Trung và Tây Nam Bộ làm tài liệu tham 

khảo, so sánh khi làm công tác thẩm tra, phê duyệt dự án. 

- Phục vụ công tác thiết kế, xây dựng: 

+ Các phương án thiết kế điển hình được thiết kế cho các khu 

đất giả định. Người sử dụng thiết kế điển hình vận dụng trên 

cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn mẫu 

thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng 

+ Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua 

thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế thi công. Do không có thiết 

kế móng nên trong quá trình vận dụng tại địa phương phải 

khảo sát địa chất và thiết kế móng theo quy định. 

6.  Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình 

Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai 

tại Miền Tây Nam Bộ: 05 năm. 

 



 phần nghiên cứu cơ bản

-miền tây nam bộ (đồng bằng sông cửu long) là một bộ phận châu thổ sông mê kông có diện tích 39.734km2.có vị trí nằm liền kề với vùng
đông nam bộ, phía bắc giáp campuchia, phía tây nam là vịnh thái lan, phía đông nam là biển đông. vùng đồng bằng sông cửu long được
hình thành từ những trầm tích phù sa và bồi dần qua những kỷ nguyên thay đổi mực nước biển, qua từng giai đoạn kéo theo sự hình thành
những giồng cát dọc theo bờ biển. những hoạt động hỗn hợp của sông và biển đã hình thành những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo đê
ven sông lẫn dọc theo một số giồng cát ven biển và đất phèn trên trầm tích đầm mặn trũng thấp như vùng đồng tháp mười, tứ giác long
xuyên-hà tiên, tây nam sông hậu và bán đảo cà mau.
-địa hình vùng tương đối bằng phẳng và thấp, cao độ bình quân 0.8m. địa hình đồng bằng chiếm diện tích 95%, có hệ thống kênh, rạch
chằng chịt với chiều dài khoảng 28.000km thuận lợi cho giao thông đường thủy và làm cho dạng địa hình này trở thành dạng đồng
bằng đặc thù ở nước ta-đồng bằng kênh rạch. dạng địa hình đồi núi không nhiều, phân bố ở 2 huyện tri tôn, tịnh biên (an giang), rải rác
ven biển hà tiên, vịnh tô châu và đảo phú quốc. ngoài ra còn có địa hình bưng trũng xen kẽ giữa những giồng cát tại khu vực ven các
sông lớn, có cao độ 1-2m phân bố chủ yếu ở tỉnh trà vinh và huyện vĩnh châu (sóc trăng).
-nền đất trong vùng thuộc dạng đất yếu (bùn sét, bùn sét pha, bùn cát pha). bề dày phổ biến 5-20m.

-khí hậu trong vùng thuộc khí hậu nhiệt đới ẩm với tính chất cận xích đạo, nóng quanh năm với hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 4-11.
mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. lượng mưa trung bình năm khoảng 1550mm. mưa phân bố theo mùa. mùa mưa lượng mưa chiếm
tới 99% tổng lượng mưa cả năm. độ ảm trung bình  82%. trong vùng không có bão nhưng có lốc và gió xoáy.
-chế độ thủy văn chịu tác động chủ yếu của hệ thông sông mê kông và tác động của thủy triều biển đông. triều biển đông có chế độ bán
nhật triều, biên độ dao động lớn nhất 3.5m-4m

-thiên tai do ngập lũ:
ngập lũ vùng đồng bằng sông cửu long là hiện tượng tự nhiên xẩy ra rất bình thường, chủ yếu do lũ từ thượng nguồn sông mê kông đổ về
cộng với lượng mưa vùng châu thổ tạo nên và có tác động mạnh của thủy triều biển. thời gian ngập lũ kéo dài 2-6 tháng/năm. ngập lũ xảy
ra trên diện rộng, diện tích vùng ngập lũ khoảng 1,2-1,9 triệu ha. tổng số các xã bị ảnh hưởng ngập lũ trên 720 xã. chiếm tỷ lệ 55% tổng số xã
toàn vùng. có 3 loại vùng ngập lũ:
+ vùng ngập sâu mức ngập 2-3m chiếm 29,3% diện tích vùng ngập phân bố chủ yếu là các tỉnh đồng tháp, long an, an giang
+ vùng ngập trung bình mức ngập 1-2m chiếm 37,9% diện tích vùng ngập phân bố chủ yếu ở các tỉnh long an, tiền giang, an giang, kiên giang...
+ vùng ngập nông mức ngập<1m chiếm 32,8% diện tích vùng ngập phân bố ở các tỉnh hậu giang, vĩnh long, bến tre, kiên giang...
-thiên tai do sạt lở bờ biển
-thiên tai do xâm nhập mặn: đồng bằng sông cửu long là khu vực chịu ảnh hưởng bị xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất, phức tạp nhất. mặn
xâm nhập sâu trên đất liền, đặc biệt mặn xâm nhập tới mộc hóa trên sông vàm cỏ tây (cách biển 110km) và đồng tháp mười (cách biển 139km).
xâm nhập mặn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và khó khăn cho việc lấy nước  sinh hoạt

đặc điểm tự nhiên
* vị trí địa hình:

* khí hậu:

bản đồ khu vực tây nam bộ

đặc điểm tự nhiên miền tây nam bộ

* đặc điểm thiên tai trong vùng:

tại miền trung và miền tây nam bộ
kt - 01
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nhà ở vùng thiên tai NO.17-TNB.TN.01-15
NO.17-TNB.NV.06-15
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đặc điểm dân cư, xã hội
-vùng đồng bằng sông cửu long có 31 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người kinh chiếm chủ yếu khoảng 92,3% tổng dân số vùng. tiếp theo là người khơme
chiếm 6,4% phân bố chủ yếu ở các tỉnh sóc trăng, trà vinh, an giang, kiên giang. người hoa chiếm 1,2% tổng dân số vùng và sinh sống chủ yếu ở  đô thị. các dân tộc ít
người khác có quy mô không đáng kể.
-mật độ dân số trung bình của vùng 436 người/km2, cao gần gấp đôi dân số trung bình của cả nước. mật độ dân số 200-300 người/km2 thuộc về các tỉnh cà mau, kiên
giang, từ 300-400 người/km2 là các tỉnh sóc trăng, bạc liêu, long an. từ 400-650 người/km2 thuộc về các tỉnh hậu giang, trà vinh, bến tre, đồng tháp, tiền giang, vĩnh
long, an giang và thành phố cần thơ.
-hình thái dân cư vùng đồng bằng sông cửu long rất đặc thù. dân cư tập trung chủ yếu ven các tuyến đường thủy (sông rạch) và tuyến đường bộ, tạo thành chuỗi
liên hoàn (tuyến-cụm). còn khu vực nội đồng dân cư thưa thớt, tập trung thành những điềm dân cư tại những gò hay cù lao. hình thái dân cư này phổ biến cho cảdân
cư sản xuất lúa và thủy sản. dân cư trồng cây ăn quả (miệt vườn) sống tập trung hơn, hình thái dân cư gần như là trang trại sản xuất gắn liền với ở.dân cư trong
vùng chịu ảnh hưởng ngập lũ hình thành hình thái dân cư phù hợp đảm bảo sống chung với lũ. hình thái dân cư có thể theo dạng tôn nền vượt lũ hoặc đê bao...phụ
thuộc vào mức độ ngập sâu, ngập nông, ngập trung bình. trong vùng ngập sâu hiện có khoảng 2,2 triệu người sinh sống. ngập trung bình có khoảng 3 triệu người
và ngập nông khoảng 5,8 triệu người.

* đặc trưng về phát triển điểm dân cư nông thôn trong vùng:
-dân cư vùng ngập sâu, ngập trung bình, ngập nông
với phát triển kinh tế sản xuất lúa và thủy sản
-dân cư  kênh rạch (vùng không bị ngập) với phát triển
kinh tế sản xuất lúa và thủy sản
-dân cư miệt vườn với phát triển kinh tế trồng cây ăn quả
-dân cư các đồng bào dân tộc ít người (dân tộc khơ me)
-dân cư dọc khu vực biên giới quốc gia
-thiên tai do ngập lũ trên phạm vi lớn và thường xuyên;
xâm nhập mặn trên phạm vi lớn; sạt lở bờ biển xảy ra
nhiều điểm; ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ.

đặc điểm kiến trúc nhà ở nông thôn miền tây nam bộ

1. tổng mặt bằng:
- tổ chức không gian điển hình nhà ở việt truyền thống: ngôi nhà + sân + vườn + ao
- do lợi thế đất đai rộng lớn nên tổng mặt bằng bố trí các công trình phụ bao quanh nhà ở chính, ôm lấy sân phơi theo một số dạng: chữ nhất, chữ nhị, chữ đinh...các công trình chính, phụ cố gắng ẩn
mình trong cây xanh, nhờ đó có thể đương đầu với gió bão và tận dụng khí mát trong lành.
- bố cục nhà quay hướng đông, nam đón gió mát cho nhà chính, tránh bão và gió lạnh. công trình phụ, vệ sinh được tách riêng so với nhà chính và đặt ở cuối hướng gió, hạn chế mùi ảnh hưởng tới môi
trường.
- sân vườn thiết kế theo nguyên tắc "trên-dưới": ao ở chỗ thấp nhất, đầu gió; cao hơn là đất vườn, sân và công trình phụ; cao nhất là nhà ở chính vừa thuận lợi cho việc đón gió mát, vừa tránh được môi
trường ẩm ướt xung quanh
- thiết kế sân phơi đa chức năng, nằm ở trung tâm của tổng mặt bằng, có tác dụng điều hòa, cải tạo vi khí hậu. sân còn bổ xung ánh sáng bên trong cho các phòng ở bị thiếu ánh sáng trực tiếp vì mái thấp
và bị ẩn dưới vòm cây.
- kết cấu bao che thường mỏng manh vì nó chỉ có tác dụng che mưa, nắng thuần túy và cản trở mắt nhìn từ bên ngoài.

2. kiến trúc nhà chính:
- nhà chính là một không gian thống nhất tạo điều kiện tối ưu cho không khí được lưu thông, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm
- hình dạng mái dốc về hai phía có vai trò thoát nước mưa nhanh, tạo thẩm mỹ cho công trình. mái dốc thường vươn ra xa khỏi mặt tường nhà để tránh nước mưa tạt ngang và thoát nước ra phía ngoài
nhà. đồng thời mái lợp ngói còn có tác dụng cách nhiệt giảm nóng trong mùa hè, giảm thấm dột hiệu quả.
- mái hiên, thềm nhà thoáng rộng là những nhân tố mềm chuyển tiếp từ thiên nhiên vào nhà và ngược lại, có tác dụng che mưa tạt, nắng chói và là nơi nghỉ ngơi của gia đình
- thiết kế tận dụng vật liệu địa phương, học tập kinh nghiệm truyền thống khi sử dụng các biện pháp che  nắng, thông gió và cách nhiệt hiệu quả (các hình thứclợp mái cói, cỏ, rơm và phên liếp di động, các
tấm giại, mành sáo lọc ánh sáng, giàn cây...) tạo ra sự thông thoáng khô ráo, trong lành đối với môi trường ở.
- do đặc thù nhà ở trên vùng đất đai rộng lớn nhưng lại bị ngập lụt thường xuyên vào mùa lũ, nhiều kênh rạch, dân cư thưa thớt, giao thông chủ yếu bằng ghe thuyền. cư dân vùng này thường chọn nhà
trên đất giồng, gò, đồi và nhà ở thường chạy dọc theo kênh rạch. việc lựa chọn cách bố trí này giúp cho họ dễ dàng trong việc lao động sản xuất cũng như các hoạt động buôn bán, họ thường sống
chung thành một cụm dân cư, ranh giới giữa làng này với làng kia chỉ mang tính tượng trưng
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bố cục mặt bằng nhà chữ đinh cho phép dễ dàng linh hoạt và sắp xếp mọi sinh hoạt của gia đình và các
hoạt động sản xuất, vì vậy nó được nhiều tầng lớp nhân dân ưa thích. dạng nhà chữ đinh hiện nay phổ
biến là dạng ba gian không có chái hiên. bên cạnh nhà chữ đinh thông thường, cư dân ở đây còn cải tiến
nhà chữ đinh theo kiểu có sân trong, nghĩa là nhà trên và nhà dưới cách nhau một sân hẹp và dài, chiều
rộng từ 2-3m. chiều dai sân bằng chiều dài nhà dưới và cả chiều sâu nhà trên. khoảng sân này được nối với
nhau bằng hành lang có mái che, mặt sân luôn thấp hơn mặt sàn của nhà trên và nhà dưới. sân cũng là
nơi đặt dãy lu để chứa nước mưa.

 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ kt - 03
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đặc điểm kiến trúc nhà ở VÙNG THIÊN TAI miền tây nam bộ

2.1. nhà ở truyền thống:
được xây dựng ở những nơi đất đai bằng phẳng, không chịu ảnh hưởng của ngập lụt hoặc ít ngập. nhà có diện tích khu đất rộng, nhà cửa gắn liền với ruộng vườn.
sân vườn rộng, vườn thường trồng cây ăn trái, cây lấy bóng mát. sân thoáng trống để phơi lúa, phơi củi. hiên nhà rộng hay hẹp tùy thuộc vào độ rộng ngôi nhà.
hiên có tác dụng làm dịu cường độ ánh sáng, giảm oi bức vào mùa nóng và hạn chế mưa tạt những khi trời mưa. ngoài ra hiên còn là nơi trẻ con chơi đùa, người lớn
mắc võng nghỉ ngơi, để bà con lối xóm tới lui truyện trò. phía sau nhà thường là vườn cây, chuồng nuôi súc vật, bến nước dùng làm nơi tắm giặt và đậu ghe xuồng
cũng như các sinh hoạt khác. nhà được xây dựng hài hòa với tự nhiên: chuộng hướng đông, nam, quay mặt ra sông. ngõ không đâm thẳng vào cửa chính.
- nhà truyền thống miền tây nam bộ có các dạng nhà chính sau:

* nhà chữ đinh:
đây là kiểu nhà rất phổ biến bao gồm 1 nhà trên và 1 nhà dưới liền vách, đòn dông nhà trên và đòn dông
nhà dưới thẳng góc với nhau tạo thành dạng chứ đinh hay dạng chữ t. có khi nhà trên và nhà dưới cách
nhau một thảo bạt hay mái ngang. nếu nhà dưới nằm bên hông phải thì gọi là đinh thuận. nhà được xây
bằng gạch, mái lợp ngói hoặc tôn, gỗ, lợp lá, vách ván hoặc lợp lá dừa nước. kiểu nhà này thường có
hàng hiên ở phía trước nên nắng không bị chói, mưa không bị tạt vào bên trong.
nhà trên luôn có vị trí và diện tích được ưu tiên vì là nơi thờ cúng, tiếp khách, nghỉ ngơi của các thành viên
nam giới trong gia đình
nhà dưới là nơi sinh hoạt hàng ngày của gia đình như ăn cơm, nấu nướng, chứa thóc lúa và gia công
những sản phẩm nông nghiệp khác.

- vật liệu làm nhà: dân cư nơi đây thường chọn những vật liệu có sẵn trong vườn hoặc ở địa phương. người dân nơi đây thường cất nhà bằng gỗ tròn, nhỏ như tràm, đước, lợp lá dừa nước. nhà của
những người giàu có thì được cất bằng những loại gỗ quý, mái lợp ngói hoặc xây bằng bê tông cốt thép trang trí đẹp mắt, sang trọng với nhiều nội thất quý giá.
- nhà của cư dân có thể quay theo bất cứ hướng nào miễn hướng đó có lợi cho việc làm ăn và sinh sống. nhà ở vùng ngập lụt thường xuyên hay làm kiểu nhà trệt 3 gian 2 chái hoặc nhà sàn, mặt bằng nhà
có gian giữa là nơi tiếp khách, 2 gian bên cạnh là nơi ngủ. chái nhà bên là kho nông cụ và lương thực. bếp, nhà tắm, bể nước nằm sau chái hè. khu vệ sinh nằm cách xa gần ao nuôi cá. kết cấu nhà đơn giản
bằng tre, vách đan phên trát bùn, mái lợp lá dừa nước. những nhà trung nông thường có sân, vườn với diện tích khoảng vài ba công đất. vườn trồng cây ăn trái, sân dùng để phơi lúa, phơi rơm. hiên nhà
rộng. phía sau nhà là vườn cây, bến nước, khu chuồng trại.
-do đặc trưng địa lý, khí hậu của khu vực; do tập tục sinh sống lâu đời của người dân, hiện trạng nhà ở nông thôn miền tây nam bộ được chia thành 4 dạng cơ bản:
+ dạng nhà ở truyền thống
+ dạng nhà ở ven sông, ven kênh rạch:
+ dạng nhà ở ven lộ (trục đường giao thông):
+ dạng nhà ở nằm trong cụm tuyến dân cư vượt lũ:
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nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ kt - 04

 phần nghiên cứu cơ bản

* nhà chữ nhị hay còn gọi là nhà sắp đọi:
kiểu nhà này cũng  phổ biến ở miền tây nam bộ. nhà trên và nhà dưới nối tiếp nhau, mặt tiền hẹp nhưng có chiều sâu nhà
trên lớn hơn chiều sâu nhà dưới, không có hai gian chái hai bên.
nhà trên là nơi thờ cúng tổ tiên, tiếp khách, hai gian kề sát hai tường đầu hồi là hai phòng ngủ.
nhà dưới là nơi cất chứa lương thực, là nơi nấu nướng, ăn cơm của cả gia đình. do nhà trên và nhà dưới xây áp sát
nhau nên nhà dưới thường thiếu ánh sáng và thông gió tự nhiên. để khắc phục nhược điểm này và cũng là để cho các
sinh hoạt có tính riêng biệt cao hơn, kiểu nhà này được sáng tạo thêm nhà sắp đọi có sân tương (sân trong), thảo bạt,
nhà cầu nối...
nhà sắp đọi có thảo bạt là nhà có gian thảo bạt xây sát trước mặt nhà trên, nhằm tạo thêm 1 gian để tiếp khách. nếu ở vị
trí gần chợ hay khu buôn bán, gian thảo bạt kiểu này trở thành gian bán hàng. nhà sắp đọi thường là nhà lá, cột bằng
gỗ mù u, sầu đâu, so đũa, gỗ mít...chiều dài của nhà dưới bằng chiều dài nhà trên, muốn đi qua nhà dưới phải đi qua cửa
nhà trên. chính vì nhược điểm này mà người dân đã cải tiến thành nhà sắp đọi kiểu nối dài, nhà sắp đọi có sân trong. phần
nhà dưới tách phần nhà trên khoảng 2-3m, có lối đi với mái che nối liền 2 nhà, sân trong vừa là để lấy ánh sáng vừa là
nơi để dãy lu chứa nước mưa.

* nhà chữ nhất :
phổ biến là nhà ba gian hai chái (của tầng lớp khá giả), ba gian hai chái thảo bạt, ba gian hai chái đôi, năm gian hai chái
(chủ nhân của loại nhà này thường là tầng lớp quan lại, quyền quý), một gian hai chái (thường là tầng lớp nghèo)
trong nhà chính là khu vực để thờ cúng và tiếp khách, hai chái hai bên dùng làm buồng chứa đồ đạc, làm phòng ngủ
cho phụ nữ trong nhà.

* nhà bát dần:
- là nhà có cấu tạo kiểu mái xô, hay còn gọi là nhà tám đấm tám quyết. bên ngoài nhìn vào mái có
vẻ  sà thấp xuống nhưng hệ cột kèo bên trong nhà lại cao, không gian bên trong thông thoáng,
cao ráo, ánh nắng chiếu vào không bị chói chang
- tiêu biểu của loai nhà này là độ kéo dài ra hết gian chái của mái phụ khác hẳn với các dạng mái
khác

đặc điểm kiến trúc nhà ở VÙNG THIÊN TAI
miền tây nam bộ
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* nhà không chái :
loại nhà này thường là của hộ gia đình nông dân nghèo, với cấu trúc đơn giản dễ làm. thân nhà bằng ván gỗ, tre hoặc lá dừa
nước. toàn bộ vách mặt tiền của nhà trên bằng chấn song gỗ nên nhà có nhiều ánh sáng, thoáng mát. cửa ra vào của loại nhà
này phân bố ở 2 bên vách của nhà trên. các chấn song có tác dụng như chiếc bình phong che mặt tiền nhà.

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ kt - 05

 phần nghiên cứu cơ bản

2.2. nhà ở ven sông hoặc ven kênh rạch:
- đặc điểm kiến trúc, kết cấu: hầu hết nhà ở loại này đều làm theo kiểu tạm bợ, không kiên cố, mái lợp tôn, lá. ngôi nhà được thiết kế  bao che đơn giản với tường xây, quây cót, vách gỗ tạp hoặc quây
tôn. kiểu dáng của mái dốc để thoát nước mưa nhanh. nội thất thông thoáng, không ngăn che nhiều, đặc điểm này đáp ứng được kiểu thời tiết nắng nóng, mưa bất thường của khí hậu miền tây nam bộ.
do sự đầu tư tạm bợ nên nhà thường có diện tích nhỏ, khoảng từ 30-50m2, chủ yếu để đáp ứng tối thiểu các diện tích thiết yếu sinh hoạt hàng ngày. nếu đường ven sông là đường lớn thì diện tích có thể lên
tới 100-150m2 và xuất hiện những căn nhà lớn hơn 2 tầng.
- kết cấu nền móng: được làm đơn giản, chủ yếu bằng cọc tràm, đóng xuống một phần bờ đất  ven sông gây nên những nguy cơ tiềm ẩn rất nguy hiểm về sự mất an toàn kết cấu. với những hộ dân có
điều kiện kinh tế thì họ sử dụng móng  bằng cọc ép btct và xây lớn hơn 2 tầng.
- kết cấu tường: nhà có điều kiện thì xây bằng gạch bao che, nhà không có điều kiện thì quây lại bằng tôn, bằng liếp, lá, có nhà quây tạm bằng bạt dứa.
- kết cấu mái: xà gồ bằng gỗ tràm hoặc bằng thép, mái lợp tôn hoặc lá.

đặc điểm kiến trúc nhà ở VÙNG THIÊN TAI
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- đây là đặc trưng rất tiêu biểu về nhà ở miền tây nam bộ: bám theo kênh rạch, sông lớn, sông nhỏ tạo thành chuỗi nhà ở đông đúc. trong những ngôi nhà này diễn ra mọi hoạt động mưu sinh của người
dân vùng sông nước. cách định cư nhà ở ven sông thường gắn bó với cuộc sống dân cư theo kiểu truyền đời qua nhiều thế hệ mà chưa tìm ra tìm ra điều kiện để thay đổi (cả về lối sống của người dân
lẫn chính sách của chính quyền địa phương để cải thiện môi trường ở)
- ưu điểm chung:
+ dạng nhà này rất phù hợp với đặc thù mưu sinh (đánh bắt, buôn bán trên sông, vận chuyển hàng hóa...) và lối sống truyền thống của người dân vùng sông nước.
+ tận dụng được nguồn vật liệu xây dựng địa phương (tre, tràm, gỗ, nứa, lá...)
+ thuận tiện về giao thông đường thủy
- nhược điểm:
+ đa số nhà đều xây dựng trái phép. xây lộn xộn, lấn chiếm lòng bờ sông, lòng kênh rạch, hạn chế lưu vực của dòng chảy gây nên hiện tượng sạt lở bờ sông
+ không đảm bảo an toàn cho người và công trình khi xảy ra thiên tai

2.3. nhà ở ven trục đường giao thông, ven lộ:
- đây là dạng nhà ở bám theo trục  giao thông đường bộ, phổ biến ở dạng chia lô liền kề. tính chất và phương thức ở cũng tương tự như mô hình nhà ở của các vùng miền khác khi có trục giao thông
đường bộ đi qua.
- cặp phạm trù lộ và sông là hai yếu tố không thể thiếu được đối với người dân sông nước. nhà ở có tính chất vừa để ở vừa để kinh doanh buôn bán. nhà bám dọc theo trục  giao thông đường bộ
- đặc điểm kiến trúc: nhà ven lộ được làm theo nhiều hình thức kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm. 95% là dạng mái dốc  lợp tôn để thoát nước mưa nhanh. nhà có 2 dạng chính:
+ nhà hình ống có hiên phía trước
+ nhà hình chữ l có hiên trước và hiên ở bên cạnh (đây là loại nhà ven lộ phổ biến)
- đặc điểm kết cấu: khung cột btct; xây tường gạch chịu lực; nhà không có điều kiện thì tường đắp đất với lõi tre, tràm. sàn bằng btct, lát gạch. mái dán ngói, xà gồ bằng gỗ tràm hoặc bằng thép lợp
tôn.

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ kt - 06

 phần nghiên cứu cơ bản

- ưu điểm:
+ thuận tiện cho việc đi lại bằng giao thông đường bộ, thuận tiện cho việc buôn bán thương mại, phát triển đa dạng các loại hình thức kinh doanh ngành nghề.
+ nhà được xây dựng kiên cố, bán kiên cố nên tương đối ổn định về cơ sở vật chất và môi trường sống.
- nhược điểm:
+ quy mô xây dựng và hình thức kiến trúc không đồng nhất. một số nhà tạm (hộ nghèo) thường không an toàn về kết cấu, nhất là khi có thiên tai xẩy ra.
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 phần nghiên cứu cơ bản

2.4. nhà ở nằm trong cụm tuyến dân cư vượt lũ:
- đến thời điểm này, các tỉnh miền tây nam bộ đã và đang triển khai 796 cụm tuyến dân cư vượt lũ, đồng thời bố trí hơn 76000 hộ dân vào ở ổn định tại các cụm tuyến dân cư đã hoàn thành. bộ phận dân cư
trước đây sinh sống trong vùng ngập lũ nguy hiểm, điều kiện sinh hoạt không được tốt, đã có chỗ ở an toàn, có nước sạch, điện chiếu sáng và các hạ tầng xã hội thiết yếu. đại bộ phận người dân đều
thấy cuộc sống trong cụm tuyến được đảm bảo tốt hơn. nhưng trước mắt còn rất nhiều khó khăn vì bà con phải thay đổi tập quán sinh sống

nhà ở cụm tuyến dân cư vượt lũ xã trường long - huyện phong điền - tỉnh cần thơ

nhà ở cụm tuyến dân cư vượt lũ xã mỹ khánh - huyện phong điền - tỉnh cần thơ

nhà ở cụm tuyến dân cư vượt lũ xã bình thủy - huyện châu phú - tỉnh an giang

đặc điểm kiến trúc nhà ở VÙNG THIÊN TAI
miền tây nam bộ

đặc điểm kiến trúc nhà ở VÙNG THIÊN TAI miền tây nam bộ
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điểm dân cư

điểm dân cư

điểm dân cư

điểm dân cư

điểm dân cư

ct công cộng

ct công cộng

vườn cây

vườn cây
điểm dân cư

điểm dân cư

trường học

điểm ctcc

sông kênh rạch tự nhiên

giải pháp tổ chức điểm dân cư phát triển
theo các trục gt đường bộ&đường thủy

 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

17

kt - 08
giải pháp xây dựng nhà ở nông thôn

 vùng thiên tai miền tÂY NAM Bộ: quy hoạch

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền tÂY NAM Bộ: quy hoạch
1. quy hoạch :
- địa hình tây nam bộ có đặc điểm là hệ thống kênh, rạch chằng chịt, giao thông đường thủy rất phát triển, người dân ở đây sống bám theo các kênh rạch, phương tiện giao thông là ghe thuyền nên vị trí
thuận lợi để xây dựng các điểm dân cư là:
+ dọc theo các tuyến kênh rạch thuận lợi cho giao thông đường thủy
+ trên các triền đất cao tự nhiên để tránh lũ lụt
+ dọc theo các tuyến đường bộ để dân cư có thể liên hệ thuận tiện với trung tâm xã
+ thuận lợi để kết hợp giao thông đường thủy và đường bộ
- một số mô hình quy hoạch điểm dân cư vùng tây nam bộ
a. dạng tuyến:
+ mô hình dạng tuyến là mô hình bố trí khu dân cư bám theo các tuyến đường, kênh, rạch. mô hình này được áp dụng đối với các khu dân cư phát triển gắn với các tuyến giao thông chính, các kênh
mương có đường lớn chạy song song
+ giải pháp quy hoạch: từng bước tổ chức mô hình tuyến thành các điểm tập trung dân cư từ 40-60% số dân vào trung tâm của xã, cụm xã hoặc trung tâm ấp. số hộ dân cư còn lại bố trí theo tuyến nằm
giữa các trung tâm xã hoặc trung tâm ấp. tại các vị trí trung tâm xã, cụm xã phải được tôn nền chống ngập lụt cho các khu dân cư, khu hành chính, khu thương mại, khu văn hóa giáo dục...
+ giải pháp chống ngập: đào ao, hồ, kênh lấy đất tôn nền nhà cao theo các tuyến đường vượt ngập và có biện pháp ngăn sụt lở do dòng chảy và sóng nước.
làm nhà trên cọc: phần trước nhà kề ngay sát lề dường, phần sau nhà dựng trên cọc
b. dạng tập trung:
+ mô hình dạng tập trung là mô hình xây dựng nhà ở theo các cụm dân cư tập trung từ 20 hộ trở lên trong một khu vực địa lý nhất định. mô hình này được áp dụng cho vùng ngập sâu, vùng kinh tế mới,
vùng trồng lúa nước, các trung tâm xã có nhiều hoạt động về dịch vụ kinh doanh, sản xuất tiểu thủ công nghiệp...
+ giải pháp quy hoạch: cụm các điểm dân cư tối thiểu 160 hộ dân, bố trí 3-5 điểm chôm lại với bán kính tới trường tối đa là 2km
+ giải pháp chống ngập: tôn nền: tùy theo mức độ ngập lũ của từng khu vực, từng bước tôn nền khu dân cư cao hơn cốt ngập lũ cho nhà ở, các công trình công cộng, đường giao thôNG
làm nhà trên cọc: tạo khung nhà kiên cố trên phần móng vững chắc. chiều cao trên mặt đất của cọc phải đảm bảo cao hơn mức nước  lũ từ 0.3-0.5m
C. DẠNG TUYẾN ĐIỂM BÁM DỌC HEO KÊNH RẠCH, TRỤC GIAO THÔNG:
+ TẬN DỤNG CÁC KÊNH RẠCH LÀM HỆ THỐNG GIAO THÔNG. HỆ THỐNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ PHÁT TRIỂN THEO DẠNG XƯƠNG CÁ, TRỤC CHÍNH LIÊN HỆ VỚI CÁC ĐIỂM DÂN CƯ XUNG QUANH, HƯỚNG CHỦ YẾU BÁM THEO KÊNH RẠCH
TỰ NHIÊN, HẠN CHẾ HƯỚNG VUÔNG GÓC VỚI THẾ LŨ (NẾU CẮT ĐƯỜNG LŨ PHẢI LẮP CỐNG ĐỂ THOÁT NƯỚC) KHU TRUNG TÂM BỐ TRÍ TẠI NGÃ BA CỦA KÊNH RẠCH HOẶC TẠI CÁC VỊ TRÍ LIÊN KẾT THUẬN LỢI GIỮA GIAO THÔNG ĐƯỜNG
THỦY VÀ ĐƯỜNG BỘ
+ CÁC ĐIỂM DÂN CƯ PHÁT TRIỂN SONG SONG VỚI HƯỚNG LŨ TRÀN, CHIỀU DÀY CÁC ĐIỂM DÂN CƯ KHÔNG QUÁ 2-3 LÀN NHÀ ĐỂ THOÁT LŨ NHANH.

bám theo kênh rạch giao nhau giữa đường bộ và đường thủy
giải pháp tổ chức các điểm dân cư ở nơigiải pháp tổ chức các điểm dân cư

NO.17-TNB.TN.01-15
NO.17-TNB.NV.06-15
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 phần nghiên cứu cơ bản

2. CƠ CẤU ĐIỂM DÂN CƯ:
-CÁC ĐIỂM DÂN CƯ LÀ CÁC XÓM ẤP, CỤM TUYẾN DÂN CƯ, CÁC THỊ TỨ BÁM THEO KÊNH - LỘ TỔ CHỨC THEO KIỂU NHÀ VƯỜN. QUY MÔ ĐIỂM DÂN CƯ PHỤ THUỘC VÀO ĐIỀU KIỆN ĐỊA HÌNH, TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT. TẠI CÁC VÙNG
NGẬP SÂU, MỖI XÃ CÓ 1 ĐIỂM DÂN CƯ Ở TRUNG TÂM XÃ, ĐIỂM NÀY CÓ THỂ KÉO DÀI HOẶC TẬP TRUNG THEO TUYẾN ĐIỂM NHƯNG PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC CÔNG TRÌNH PHÚC LỢI CÔNG CỘNG NHƯ TRƯỜNG HỌC, TRẠM XÁ, CHỢ, UBND...
3. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC VÀ KỸ THUẬT:
- NHÀ QUAY XUỐNG MẶT KÊNH CHÍNH, PHÍA SAU CÓ ĐƯỜNG BỘ NHỎ LIÊN KẾT CÁC NHÀ TRONG XÓM
- KHUÔN VIÊN NHÀ PHÙ HỢP VỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC SẢN XUẤT. HƯỚNG THUẬN LỢI CHO CÁC KHUÔN VIÊN NHÀ Ở LÀ HƯỚNG NAM VÀ ĐÔNG NAM, HƯỚNG RA PHÍA KÊNH RẠCH, HƯỚNG RA PHÍA ĐƯỜNG GIAO THÔNG.
- TÍCH CỰC KHAI THÁC CÁC KINH NGHIỆM TRUYỀN.  do ĐIỀU KIỆN KINH Tế, NGÔI NHÀ NÊN Có GIÁ THÀNH THẤP, Có THỂ HOÀN THIỆN THEO TỪNG GIAI ĐOẠN. TẬN DỤNG CÁC NGUỒN VẬT LIỆU ĐịA PHƯƠNG
- DO ĐIỀU KIỆN LŨ LỤT THƯỜNG XUYÊN, CÁC NGÔI NHÀ CẦN CÓ CÁC GIẢI PHÁP SAU:
+ TÔN CAO NỀN HOẶC LÀM NHÀ SÀN, NHÀ NỔI
+ NHẸ, DỄ THÁO LẮP ĐỂ DI CHUYỂN ĐẾN NƠI KHÔ RÁO KHI CÓ LŨ
4. vị trí xây dựng:

đường bộ

đường sông

trước đường sau sông trước đường sau vườn
đường bộ

đường sông

bám theo sông, kênh rạch bám theo trục đường giao thông

hướng thoát nước mái

hướng nước chảy
mực nước lũ

chân cột bê tông cốt thép

hướng gió
tiếp cận giao thông
đường thủy

hướng thoát nước mái

tiếp cận giao thông đường bộ

giải pháp thiết kế  nhà ở miền tây nam bộ thích ứng với điều kiện tự nhiên
nhà ở trong  vùng ngập sâu, vùng ngập nước định kỳ

sàn gác, sàn di động
làm nơi trú ẩn, kho

tôn nền

-mái nhà nên có độ dốc 30-45 để sử dụng không gian
làm nơi cất giữ lương thực, đồ đạc khi có lũ
-cửa sổ mái đảm bảo thông thoáng và thoát người
khi nước ngập cao

nhà ở vùng ít ngập

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền tÂY NAM Bộ: Vị TRÍ XÂY DỰNG

giải pháp xây dựng nhà ở nông thôn
 vùng thiên tai miền tÂY NAM Bộ: Vị TRÍ XÂY DỰNG
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GIẢI PHÁP XD NHÀ Ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ

sơ đồ tổ chức tổng mặt bằng

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM Bộ: sơ đồ tổ chức tổng mặt bằng

 phần nghiên cứu cơ bản

phòng ngủ
kết hợp nơi trú ẩn khi

có thiên tai

sảnh
(hiên)

bếp
phòng ăn

khu vệ
sinh

bộ phận cố định
không gian

biến đổi

không gian cố định

phòng thờ
+phòng khách

bộ phận tách rời hoặc ghép liền

cửa hàng
buôn bán

sân trước

kho
sản xuất

phụ

khu
chăn nuôi

sân sau sân sau
khu

chăn nuôi

bộ phận tách rời hoặc ghép liền

phòng ngủ
kết hợp

nơi trú ẩn
khi có thiên tai

phòng thờ
+phòng khách

bếp
phòng ăn

khu vệ
sinh

sảnh
(hiên)

không gian cố định

bộ phận cố định

không gian biến đổi

bến thuyền
kho

sản xuất
phụ

phòng ngủ
kết hợp

nơi trú ẩn
khi có thiên tai

sân
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nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ
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không gian ở
sinh hoạt

npnc

1.nhà chính kết hợp kinh
doanh. nhà phụ độc lập

kd

2.nhà chính kết hợp nhà phụ.
kinh doanh độc lập

npnc

3.nhà chính , nhà phụ, kinh
doanh độc lập với nhau

nckd np kd

1.nhà chính kết hợp kinh
doanh. nhà phụ độc lập

dạng nhà kiểu này có địa điểm ven đường giao thông liên xã, liên huyện. khuôn viên chia lô nhỏ, kết
hợp kinh doanh, không gian kinh doanh bố trí sát đường. không gian ở lùi về phía sau, bao gồm nhà
chính, nhà phụ, sân...

cửa hàng
dịch vụ

phục vụ sx
nông nghiệp

giao thông đường bộ

sân đa năng
sân tập kết hàng hóa

cửa hàng
dịch vụ

không gian ở
sinh hoạt

phục vụ sx
nông nghiệp

sơ đồ bố cục chức năng
dạng nhà ở kết hợp cửa hàng buôn bán, dịch vụ nhỏ

1 2

4

5

7

3

6

8

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. cửa hàng
4. chuồng trại
5. sân phơi, sx
phụ
6. giếng nước
7. vườn cây
8. cổng đường
bộ
9. bến thuyền-
cổng đường
sông

1 2

3

4

3

8

5
6

7
2

3

1

4

5

6

8

sơ đồ bố cục chức năng
dạng nhà ở kết hợp sản xuất phụ (hoặc nuôi thủy sản)

 ở sinh hoạt

kho, nơi
làm sx phụ

sân làm
sx phụ

phục vụ sx
nông nghiệp

sân làm sx phụ

kho, nơi làm sx phụ
(nuôi thủy sản)

1.nhà chính kết hợp nhà phụ.
nơi sản xuất phụ độc lập

npnc

2.nhà chính , nhà phụ, sản
xuất phụ độc lập với nhau

ncsx np kd

dạng nhà kiểu này có địa điểm ven đường giao thông. khuôn viên chia lô, không gian sản xuất phụ
bao gồm các mặt hàng phi nông nghiệp-nông nghiệp. tùy thuộc vào loại hàng để có phương án bố
trí nơi sản xuất, chỗ tập kết, kho bãi... không gian ở bao gồm nhà chính, nhà phụ, sân...

1 2

3
4

5

7

không gian ở
sinh hoạt

sân làm sx phụ

kho, nơi
làm sx phụ

8

1

2

35

6

7

8

1
23

4

5 7

6

8

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. nhà sx
4. chuồng trại
5. sân làm sx
phụ
6. giếng nước
7. vườn cây
8. cổng
đường bộ
9. cổng
đường sông

không gian ở
sinh hoạt

giao thông đường thủy

giao thông đường bộ

giao thông đường thủy

giao thông đường bộ

giao thông đường thủy giao thông đường thủy

giao thông đường bộ

giao thông đường thủy

giao thông đường bộ

9

5

9 9 9

5

9 9

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ Ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TỔNG MẶT BẰNG

GIẢI PHÁP XD NHÀ Ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ
MỘT Số GIẢI PHÁP tổ chức tổng mặt bằng
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sơ đồ bố cục chức năng dạng nhà vườn và nhà thuần nông

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

vườnao chuồng chuồngvườn ao

không gian ở sinh hoạt, giao dịch

vườn

ao

chuồng

về không gian: 2 dạng nhà này có chức năng tương đương nhau
+ dạng nhà vườn: thường được quy hoạch thành nhóm riêng, ở những nơi có điều kiện thuận tiện cho việc làm vườn, kết hợp chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. đất nhà ở là cố định, ngôi nhà được hòa
mình vào khu vườn, đảm bảo các chức năng ở và sinh hoạt bình thường ngoài ra còn có  chức năng phục vụ cho việc làm vườn trong mối quan hệ sinh thái. đất làm vườn và chăn nuôi chỉ được sử
dụng theo mục đích đã định sẵn (không được xây dựng nhà ở)
+ dạng nhà thuần nông: tồn tại 2 loại
- loại đơn thuần chỉ để ở: chỉ có chức năng ở, sinh hoạt không có nhu cầu kinh doanh, sản xuất phụ. nghề chính là làm nông nghiệp, đất canh tác thường được phân riêng trong khu ruộng chung của
làng, xã
- loại có chức năng ở gắn liền với ruộng nằm cạnh nhà (loại này thường là đất xen kẽ với các loại nhà khác, đất do cha ông để lại), loại này chiếm tỷ lệ nhỏ.

đất sản xuất
nông nghiệp

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

vườn chuồng

1
2

4 6

3

8

5

7

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. ao
4. chuồng trại
5. sân phơi
6. giếng nước
7. vườn cây ăn quả
8. cổng đường bộ
9. cổng đường sông

1
24

8

3

7

5

6 1

2 4
3

7

7

6

8

giao thông đường thủy giao thông đường thủy giao thông đường thủy giao thông đường thủy giao thông đường thủy

9 9 9

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NHÀ Ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TỔNG MẶT BẰNG

GIẢI PHÁP XD NHÀ Ở VÙNG THIÊN TAI TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ
MỘT Số GIẢI PHÁP tổ chức tổng mặt bằng
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giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở miền tây nam bộ
thích ứng điều kiện ngập lụt

một số giải pháp thiết kế kiến trúc nhà ở miền tây nam bộ thích ứng điều kiện ngập lụt

kt - 13

1. đối với vùng ngập sâu, vùng ngập nước định kỳ:
* nhà trên cọc : ƯU ĐIỂM LÀ NHÀ CÓ KHẢ NĂNG PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC LŨ LỤT. NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỀU TÀI NGUYÊN GỖ, TRÀM... RẤT THUẬN LỢI CHO VIỆC LÀM NHÀ TRÊN CỌC. NHƯỢC ĐIỂM LÀ KHÔNG ĐẢM BẢO XÂY
DỰNG NHÀ Ở NHỮNG VÙNG NGẬP SÂU, NGƯỜI DÂN SINH SỐNG Ở NHÀ XÂY DỰNG RẢI RÁC SẼ BỊ BIỆT LẬP VỚI CỘNG ĐỒNG NẾU LŨ LỤT KÉO DÀI.
- nâng nhà, bỏ trống tầng 1, không cản dòng nước lũ, giúp lũ thoát nhanh hơn giải pháp tôn nền và đắp đê bao. giải pháp này  đảm bảo tính bền vững, giá cả phù hợp. các cấu kiện móng trụ, tấm đan  sàn
được sản xuất tại xưởng đảm bảo độ bền, chống xâm thực môi trường, đủ nhẹ để có thể vận chuyển, lắp dựng nhanh bằng phương pháp thủ công. kết cấu khung nhà được sản xuất bằng ống  kẽm vinapipe,
nút liên kết làcác nút  pate cút nối bằng gang vừa đảm bảo khả năng chịu lực, vừa chống được ăn mòn

* nhà có gác hoặc tầng lửng sử dụng phao nổi hoàn toàn: (thích hợp với vùng ngập sâu) hoặc
nhà 2 tầng sử dụng 1 phần phao nổi:
- mặt bằng nhà có thể thiết kế hoàn toàn theo truyền thống: 3 gian 2 chái, nhà sắp đọi....loại nhà
này có hệ thống phao nổi eps (phao được bọc lớp nhựa bên ngoài) được thiết kế liên kết, giúp nhà
có thể di chuyển dễ dàng theo phương đứng dọc theo 4 trụ định hướng khi có nước lên. hệ
thống phao được đặt dưới nền nhà khi có lũ đến sẽ tự động nâng nhà lên. khi không muốn di dời,
nhà có thể tự nổi tại chỗ. kết cấu khung nhà có thể chọn là gỗ hoặc nhôm (nhẹ, dễ lắp ráp, độ
bền cao...)
- trường hợp nước ngập trần nhà, phao sẽ tiếp tục nổi lên qua cửa thoát hiểm nhưng vẫn giữ
được thăng bằng trong dòng nước lớn nhờ hệ thống dây chằng ở bốn góc. khi lũ rút thì phao
sẽ tự động hạ về vị trí ban đầu
- ƯU ĐIỂM: NẾU LÀ NHÀ NỔI KIÊN CỐ, CHẤT LƯỢNG TỐT THÌ SẼ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀI SẢN
CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI GIAN CÓ LŨ LỤT.
- NHƯỢC ĐIỂM: CÓ NHIỀU BẤT CẬP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, KHI NƯỚC NỔI THÌ NHÀ NỔI. KHI NƯỚC
RÚT THÌ NHÀ SẼ NẰM TRÊN 1 LỚP ĐẤT PHÙ SA DÀY, DO TRỌNG LƯỢNG NGÔI NHÀ KHÔNG ĐỀU Ở MỌI VỊ
TRÍ NÊN NHÀ CÓ THỂ BỊ NGHIÊNG. NGOÀI RA LỚP ĐẤT DÀY KHI KHÔ SẼ TẠO THÀNH 1 LỚP ĐẤT CỨNG BAO
BỌC GIỮ CHẶT LẤY NHÀ, KHI CHƯA CÓ LŨ NHÀ BỊ NẰM SÂU TRONG ĐẤT, KHI LŨ VỀ NHÀ SẼ KHÔNG TỰ NỔI
LÊN ĐƯỢC.
- KHI BỊ TRÔI DO CÓ GIÓ LỚN HOẶC BỊ VA ĐẬP LÀM NHÀ BỊ HỎNG, NƯỚC TRÀN VÀO SẼ GÂY NGUY HIỂM
ĐẾN TÍNH MẠNG CỦA GIA ĐÌNH. SỐNG TRÊN NHÀ NỔI DỄ BỊ BIỆT LẬP VỚI CỘNG ĐỒNG.
* nhà tôn nền:
- ƯU ĐIỂM: NHÀ XÂY DỰNG TRÊN NỀN ĐẤT CAO SẼ KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG CỦA LŨ LỤT
- NHƯỢC ĐIỂM: CHỈ THỰC HIỆN TẠI NHỮNG KHU VỰC NGẬP NÔNG.
- chiều cao tôn nền phải được tính toán theo chiều cao lũ trong tương lai. chiều cao tôn nền sẽ
cao hơn mực nước ngầm hiện hữu. vật liệu tôn nền có thể là sỏi, cát...
- tận dụng đất đào kênh làm nền đường và nền nhà. phần đất còn thiếu làm nền nhà có thể đào
ao phía sau để đắp nền và dự trữ nước ngọt.
- khu vực thiếu đất đắp hoàn chỉnh một nền nhà vượt mức ngập lũ thì có thể đắp một phần nền
vượt đỉnh lũ và một phần tôn nền thấp. khi lũ đến sẽ lên sàn để sinh hoạt (kiểu nhà sàN - nhà trên
cọc)
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